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	Số: …06…/CBTT
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2008


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức
Năm báo cáo : 2007
I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

+ Việc thành lập : Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức tiền thân là Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức, được thành lập theo quyết định số 728/QĐ-UB-NCVX ngày 07/02/1995 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở hợp nhất Công ty Vật tư Tổng hợp Thủ Đức và Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Thủ Đức.
+ Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần : Ngày 17/01/2000 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 09/QĐ-TTg chuyển Công ty thành Công ty Cổ phần với vốn sở hữu nhà nước chiếm 40%.

Vào ngày 03/08/2004, được sự chấp thuận của ủy ban Nhân dân Thành phố, Công ty đã thực hiện bán đấu giá 40% cổ phần vốn thuộc sở hữu nhà nước ra bên ngoài.
+ Niêm yết : 26/12/2006, cổ phiếu của Công ty đã được niêm yết trên Thị trường Chứng khoán – nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Quá trình phát triển

+ Ngành nghề kinh doanh :
· Tổng đại lý, bán lẻ xăng dầu ;

· Kinh doanh sắt thép xây dựng ;

· Kinh doanh kim khí điện máy ;

· Kinh doanh và bảo trì xe máy ;

· Kinh doanh dịch vụ kho bãi ;

· Xây dựng và kinh doanh nhà ;

· Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu ;

· Kinh doanh khác.
+ Tình hình hoạt động : Hoạt động của Công ty chủ yếu tập trung vào kinh doanh thương mại, các ngành hàng chủ lực của Công ty là xăng dầu, sắt thép xây dựng và một số mặt hàng khác như hàng kim khí điện máy, xe máy, ... Trong năm 2007, công ty đã mở rộng mạng lưới kinh doanh các mặt hàng xăng dầu, sắt thép, cụ thể đã mua thêm 01 trạm bán lẻ xăng dầu, khai trương thêm 01 cửa hàng kinh doanh sắt thép. Doanh thu của mặt hàng xăng dầu chiếm khoảng 60 – 65% tổng doanh thu, doanh thu của mặt hàng sắt thép xây dựng chiếm khoảng 28 – 32% tổng doanh thu năm 2007. Các ngành hàng khác như dịch vụ cho thuê kho bãi, dịch vụ nhập khẩu ủy thác, đầu tư tài chánh Công ty vẫn duy trì. Ngoài ra, Công ty đang triển khai các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh trung tâm thương mại.
3. Định hướng phát triển

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
· Xác định kinh doanh xăng dầu, sắt thép là những ngành hàng chủ lực của Công ty. Công ty tiếp tục duy trì và mở rộng mạng lưới phân phối xăng dầu và hệ thống cửa hàng kinh doanh sắt thép.
· Duy trì ngành hàng kim khí điện máy, hàng gia dụng, xe máy.

· Đồng thời đầu tư vào xây dựng và kinh doanh trung tâm thương mại.
+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
· Tiếp tục làm tổng đại lý xăng dầu và nhà phân phối thép chuyên nghiệp cho các thương hiệu thép có uy tín trong nước như VinaKyoei, Thép Việt, Pomina. Trong thời gian tới sẽ đầu tư thêm 02 trạm xăng dầu tại các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ. Mở thêm một cửa hàng kinh doanh sắt thép và xây dựng một kho chứa thép quy mô lớn.
· Đầu tư vào dự án xây dựng và kinh doanh trung tâm thương mại, chủ yếu đầu tư trên những diện tích đất Công ty đã được cấp quyền sử dụng đất bao gồm các dự án :

· Trung tâm Thương mại – Dịch vụ Thủ Đức, địa chỉ số 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TPHCM

· Trung tâm thương mại Phú Hữu, thuộc Khu đô thị mới phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM.

· Siêu thị điện máy 30/4, địa chỉ số 01 Dương Văn Cam, phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TPHCM.

· Trung tâm thương mại Linh Xuân, địa chỉ số 27 đường số 9, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TPHCM.
II. Báo cáo của Hội đồng quản trị:
Năm 2007 là năm có nhiều điểm nổi bật về chính trị trong nước từ đó ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Việt Nam trở thành thành viên của WTO đồng thời được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc. Các mặt hàng chủ lực của Công ty như xăng dầu, sắt thép đều là những mặt hàng nhạy cảm, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những biến động chính trị, kinh tế thế giới. Hội đồng quản trị đã có sự nhận định tình hình và chỉ đạo định hướng kinh doanh, nhờ đó trong năm các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đều vượt so với kế hoạch.
Triển vọng và kế hoạch trong tương lai : xăng dầu, sắt thép là mặt hàng thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày cũng như sản xuất kinh doanh, Công ty sẽ mở rộng mạng lưới tiêu thụ hai mặt hàng trên và phấn đấu trở thành một trong những tổng đại lý xăng dầu hàng đầu của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông và Tây Nam bộ. Công ty cũng đầu tư một cách thận trọng vào xây dựng và kinh doanh các Trung tâm thương mại theo đà đô thị hóa ngày càng phát triển hiện nay.
III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

· Một số chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh :
1. Cơ cấu tài sản :

	
	ĐVT
	Năm nay
	Năm trước

	+ Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản
	%
	65,14
	74,68

	+ Tài sản dài hạn/tổng tài sản
	%
	34,86
	25,32


Nhằm tăng cường phát triển sản xuất, Công ty đã mạnh dạn đầu tư mau sắm trang thiết bị, mở rộng địa điểm kinh doanh, đầu tư vào các công ty tiềm năng làm tăng tài sản dài hạn ừ 25,32% lên 34,86%.

2. Cơ cấu nguồn vốn :

	
	ĐVT
	Năm nay
	Năm trước

	+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
	%
	61,51
	57,25

	+ Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn
	%
	34,49
	42,75


Do ngày càng uy tín trong thanh toán và hoạt động kinh doanh ngày càng hiệu quả nên các nhà cung cấp và ngân hàng đã không ngần ngại tăng tài trợ vốn, hàng hóa cho đơn vị, mức tăng so với năm trước là 4,26%.
3. Khả năng thanh toán :

	
	ĐVT
	Năm nay
	Năm trước

	Khả năng thanh toán hiện hành
	Lần
	1,63
	1,75

	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
	Lần
	1,07
	1,32

	Khả năng thanh toán nhanh
	Lần
	0,17
	0,22


Với mức doanh thu bán hàng 1.066tỷ đồng/năm, vòng quay vốn lưu động xấp xỉ 18 vòng/năm. Khả năng thanh toán của Công ty là cao so với đơn vị khác. Với chỉ số khả năng thanh toán như trên, đơn vị luôn uy tín với các chủ nợ, ngân hàng trong thời gian qua.

4. Phân tích các chỉ suất sinh lời :

+ Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu :

	
	ĐVT
	Năm nay
	Năm trước

	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu thuần
	%
	1,7
	1,7

	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	%
	1,46
	1,24


+ Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản :
	
	ĐVT
	Năm nay
	Năm trước

	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản
	%
	11,96
	14,89

	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	%
	10,29
	10,8

	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu
	%
	27,42
	26,11


Do đặc điểm của công ty kinh doanh ngành thương mại là chủ yếu nên tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là không cao. Mức lãi gộp bán hàng luôn ổn định từ 3% đến 10% trên doanh thu.

· Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2007 :

	Tổng nguồn vốn chủ sở hữu :

Vốn cổ phần :

tương đương với 3.554.507 cổ phần lưu hành.

Thặng dư vốn :

Quỹ đầu tư :

Quỹ dự phòng tài chánh :

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2007 :
	56.914.810.058đ

35.545.070.000đ

5.146.145.000đ

174.907.783đ

2.339.092.982đ

13.709.594.293đ


· Giá trị sổ sách 01 cổ phiếu : 16.012đ/cổ phiếu

· Số lượng cổ phiếu lưu hành : 3.554.507

· Loại cổ phiếu : 100% cổ phiếu thường

· Cổ tức năm 2007 : 17%/năm
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Trong năm 2007, mảng kinh doanh xăng dầu đã mở rộng mạng lưới kinh doanh với 15 trạm bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu Công ty và trên 20 đại lý cùng với hàng chục khách hàng công nghiệp, hàng trăm khách mua lẻ thường xuyên đưa tổng sản lượng mặt hàng xăng dầu đạt 72,8 triệu lít, đạt 112% so với kế hoạch.

Việc kinh doanh sắt thép trong năm 2007 tương đối ổn định, sản lượng sắt thép đạt 26.200 tấn, vượt chỉ tiêu đã đề ra (đạt 101%).

Đối với mặt hàng xe gắn máy, Công ty kinh doanh nhãn hiệu Honda. Trong năm đã bán ra 3.720 chiếc, đạt 106% so với kế hoạch.

Đối với mặt hàng kim khí điện máy và đồ dùng gia đình, do mức sống của người dân ngày càng tăng nên nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng gia dụng tăng cao, cùng với phong cách tiếp thị, bán hàng được Công ty chú trọng nên đã vượt kế hoạch đối với mặt hàng này.

Về lợi nhuận, do giá xăng dầu tăng giảm bất thường, Chính phủ phải nhiều lần điều chỉnh mức thuế suất nhập khẩu xăng dầu và các doanh nghiệp đầu mối nhiều lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu cho phù hợp với mức tăng giảm của giá dầu thế giới nên đã phần nào ảnh hưởng đến lợi nhuận của mặt hàng xăng dầu của Công ty. Ngòai ra, vào cuối năm 2007 tình hình thị trường chứng khoán sụt giảm dẫn đến mảng đầu tư tài chánh không thuận lợi, do vậy Công ty phải thực hiện dự phòng giảm giá chứng khoán nên phần nào ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. Tuy nhiên nhờ mạng lưới kinh doanh của Công ty được mở rộng với sức mua tăng nên tổng lợi nhuận trước thuế đã đạt 18 tỷ đồng (120% so với kế hoạch đề ra).
Kết quả thực hiện cụ thể :

	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	
	NĂM 2007
	

	
	
	KẾ HOẠCH
	THỰC HIỆN
	TỶ LỆ (%)

	1. Doanh thu
	Tỷ đồng
	900
	1.066
	119

	2. Lợi nhuận trước thuế
	Tỷ đồng
	15
	18,1
	121

	3. Tiền lương bình quân người/tháng
	1.000đ
	3.542
	4.470
	126

	4. Cổ tức/năm
	%
	15
	17
	113

	5. Thu nhập bình quân 01 cổ phiếu
	đ
	3.619
	5.055
	140

	6. Mặt hàng chủ yếu
	
	
	
	

	+ Xăng dầu 
	1.000lít
	65.000
	72.800
	112

	+ Sắt thép
	Tấn
	26.000
	26.200
	101

	+ Xe máy
	Chiếc
	3.500
	3.720
	106

	+ Hàng điện tử
	Tỷ đồng
	58
	74,8
	129


Đạt được thành tích trên là do trong thời gian qua, Công ty đã tổ chức tốt các phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra, tăng cường các biện pháp quản lý, một mặt thực hiện sắp xếp củng cố bộ máy phù hợp, thực hiện trẻ hóa đội ngũ.

Công ty thực hiện đúng chế độ, chính sách cho Người lao động theo quy định của pháp luật và luôn chăm lo đời sống vật chất tinh thần của CBNV, mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động, kịp thời trợ cấp khó khăn cho những người lao động có hoàn cảnh khó khăn đột xuất.

Công ty tạo điều kiện cho người lao động bồi dưỡng tay nghề, nâng cao trình độ để ngày càng chuyên môn hóa.
Kịp thời khen thưởng những cá nhân và tập thể phòng ban có thành tích xuất sắc, có sáng kiến tạo lợi nhuận cho Công ty, xử lý nghiêm những CBNV Công ty sai phạm.

Phổ biến đến CBNV toàn Công ty nghiêm túc thực hiện biện pháp bảo vệ an toàn tài sản, công tác Phòng cháy chữa cháy, tổ chức diễn tập Phòng cháy chữa cháy tại văn phòng Công ty và địa điểm kinh doanh.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

Công ty đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và được tổ chức NQA cấp chứng nhận vào tháng 7/2007, Công ty đã phổ biến đến từng người lao động trong Công ty thông hiểu chính sách – mục tiêu chất lượng do Công ty đề ra để cùng thực hiện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
Với những thành tích đã đạt được Công ty đã được Báo VietnamNet xếp hạng nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2007.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/03/2008 thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 100tỷ đồng bằng phương thức phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1. Nguồn tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để đầu tư các dự án trung và dài hạn.
IV. Báo cáo tài chính


Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán.
(Đính kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Ý kiến kiểm toán độc lập : 
Hạn chế của cuộc kiểm toán : “Công ty chưa xem xét lập dự phòng đầy đủ về giảm giá đầu tư vào chứng khoán có giá trị theo sổ sách là 25.955.536.363 VND (xem thuyết minh V.2 và V.15). Với tài liệu hiện có, chúng tôi không thể kiểm được tính đúng đắn về giá trị có thể thực hiện được của các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn tại thời điểm trên bằng các thủ tục khác”

Vấn đề chưa thống nhất : “ tài sản cố định cho thuê có nguyên giá và giá trị còn lại theo sổ sách lần lượt là 4.074.459.561VND và 813.139.311 VND đang được Công ty hạch toán và theo dõi trên tài sản cố định hữu hình. Theo chúng tôi tài sản cố định này phải được theo dõi trên chỉ tiêu bất động sản đầu tư.
Ý kiến kiểm toán viên : “Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu trên, Báo cáo tài chính tổng hợp đề cập đã phản ánh hợp lý trên các khía cạnh trọng yêu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2007, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mục, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan”
- Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý): Không
2. Kiểm toán nội bộ

- Ý kiến kiểm toán nội bộ : Báo cáo tài chính năm 2007 của Công ty nếu loại trừ yếu tố cơ quan thuế chưa kiểm tra quyết toán được trình bày một cách trung thực và hợp lý về tình hình tài chính năm 2007.
- Các nhận xét đặc biệt : Không
VI. Các công ty có liên quan


- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần : không
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do công ty nắm giữ : không
VII. Tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức của công ty : gồm các phòng ban :
· Phòng Tổ chức hành chánh

· Phòng Đầu tư

· Phòng Kinh doanh xăng dầu

· Phòng Kinh doanh sắt thép

· Phòng Kế toán tài vụ

· Mạng lưới kinh doanh gồm : 15 trạm bán lẻ xăng dầu, 04 cửa hàng kinh doanh điện máy, xe máy, sắt thép.

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:
· MA ĐỨC TÚ : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc 

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 10/11/1958

Nơi sinh : TPHCM

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : Quảng Bình

Địa chỉ thường trú : 226 Hài Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Đại học Ngân hàng

Số cổ phiếu nắm giữ : 113.333 chiếm tỷ lệ 3,19%/vốn điều lệ
· NGUYỄN THỊ NĂM : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Hành chánh 

Giới tính : Nữ

Ngày tháng năm sinh : 10/05/1956

Nơi sinh : TPHCM

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán : Tiền Giang

Địa chỉ thường trú : 20/5 đường Tân Lập 2, Khu phố 3, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Đại học Kinh tế

Số cổ phiếu nắm giữ : 32.480 chiếm tỷ lệ 0,91%/vốn điều lệ

· PHAN THẾ VĨNH : Thành  viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Kinh doanh 

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 18/07/1961

Nơi sinh : TPHCM

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán : Hải Phòng

Địa chỉ thường trú : 742 Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Đại học Kinh tế

Số cổ phiếu nắm giữ : 49.480 chiếm tỷ lệ 1,39%/vốn điều lệ

· NGUYỄN THANH BÌNH : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng    

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 25/05/1962

Nơi sinh : TPHCM

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : TPHCM

Địa chỉ thường trú : 440 Kha Vạn Cân, Khu phố 9, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Đại học Tài chính kế toán

Số cổ phiếu nắm giữ : 56.400 chiếm tỷ lệ 1,59%/vốn điều lệ

· NGUYỄN MẠNH THẢO Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty PETEC (độc lập không điều hành) 

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 01/01/1958

Nơi sinh : Tuy Phước, Bình Định

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : Tuy Phước, Bình Định

Địa chỉ thường trú : 583 Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú nHuận, TPHCM

Trình độ chuyên môn : Đại học Xây dựng

Số cổ phiếu nắm giữ : 

· Cá nhân : không

· Đại diện sở hữu pháp nhân Công ty PETEC : 454.920 chiếm tỷ lệ 12,80%/vốn điều lệ
Tổng số lao động của Công ty hiện nay là 221 người trong đó cán bộ quản lý doanh nghiệp : 04 người ; cán bộ quản lý khác :11 người; công nhân viên chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ, bảo vệ : 38 người; công nhân viên trực tiếp kinh doanh : 168 người. Số cán bộ nhân viên có trình độ Đại học là : 29 người.
VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát : 
· Thành phần Hội đồng quản trị : 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập không điều hành:

Ông MA ĐỨC TÚ – Chủ tịch

Bà NGUYỄN THỊ NĂM – Phó Chủ tịch 

Ông PHAN THẾ VĨNH – Thành viên

Ông NGUYỄN THANH BÌNH – Thành viên

Ông NGUYỄN MẠNH THẢO – Thành viên (độc lập không điều hành)

· Thành phần Ban Kiểm soát : 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập không điều hành :

Ông HỒ VĂN LONG – Trưởng ban

Ông NGUYỄN VĂN NGON – Thành viên

Bà NGUYỄN NGỌC ĐAN TÂM – Thành viên (độc lập không điều hành)
- Hoạt động của HĐQT: 
Hội đồng quản trị thực hiện chế độ họp ít nhất mỗi quý một lần (trong năm 2007 đã có 08 cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ và 01 cuộc họp phiên bất thường) có sự tham gia của Ban Kiểm soát và tối thiểu 04 thành viên Hội đồng quản trị để bàn bạc lấy ý kiến về kế hoạch và định hướng đầu tư kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị luôn đảm bảo nguyên tắc bàn bạc dân chủ công khai trước khi đi đến biểu quyết từng vấn đề.
- Hoạt động của Ban kiểm soát: 
Ban Kiểm soát đã tổ chức kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty theo định kỳ 06 tháng đầu năm và cuối niên khóa tài chánh, ngoài ra còn tham gia giám sát công tác kiểm kê theo định kỳ quý, 6 tháng, năm và tham giá kiểm kê thực tế hàng hóa, tài sản tồn kho cuối kỳ báo cáo.
- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát: 
Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với mức là 2%/lợi nhuận sau thuế. Lợi nhuận sau thuế năm 2007 đạt 15,5 tỷ đồng, trên cơ sở đó thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là 308.000.000đ/năm, tính ra thù lao bình quân 01 năm của 01 thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát là 38.500.000đ.

Tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2007 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 thông qua là 100.000.000đ đối với hoàn thành kế hoạch năm 2007 và thưởng thêm 5% cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch. Lợi nhuận năm 2007 vượt 2,85 tỷ đồng so với kế hoạch, do vậy tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 100.000.000đ + (2.671.664.000đ x 5%) = 233.500.000đ/năm, tính ra tiền thưởng bình quân 01 năm của 01 thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát là 30.312.500đ.
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông: theo danh sách chốt ngày 15/02/2008
2.1. Cổ đông trong nước:
- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông trong nước:
	STT
	Cô caáu
	Số lượng cổ phiếu
	Tỷ lệ (%)

	I
	Cổ đông đặc biệt 
	737.505
	20,75

	1
	Hội đồng quản trị
	706.613
	19,88

	2
	Ban Kiểm soát
	30.892
	0,87

	II
	Cổ đông khác
	2.782.870
	78,29

	1
	Trong Công ty
	737.657
	20,75

	2
	Ngoài Công ty
	2.045.213
	57.54

	
	a. Cá nhân

b. Tổ chức
	1.278.267

766.946
	35,96

21,58


- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn :
	STT
	TÊN
	ĐỊA CHỈ
	NGÀNH NGHỀ
	SỐ LƯỢNG
	TỶ LỆ

	1
	Công ty Thương mại Kỹ thuật & Đầu tư (PETEC)
	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
	Doanh nghiệp xăng dầu đầu mối
	454.920
	12.8%

	2
	Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM (Saigon Petro)
	27 Nguyễn Thông, Quận 3
	Doanh nghiệp xăng dầu đầu mối
	194.050
	5,46%

	3
	Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)
	Lầu 8, 19-25 Nguyễn Huệ, Quận 1
	Doanh nghiệp quản lý quỹ
	321.110
	9,03%


- Những biến động về tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn:

	NGÀY THAY ĐỔI
	TÊN CỔ ĐÔNG
	CỔ PHIẾU NẮM GIỮ SAU THAY ĐỔI
	TỶ LỆ SAU THAY ĐỔI

	11/03/2008
	Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)
	185.120
	5,21%


- Những thay đổi về tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn sau khi Công ty chào bán 445.493 cổ phiếu cho đối tác chiến lược theo Giấy chứng nhận số 291/UBCK-GCN ngày 31/01/2008 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:
Ngày niêm yết có hiệu lực : 31/03/2008

Ngày chính thức giao dịch : 07/04/2008

	STT
	TÊN CỔ ĐÔNG
	Số lượng cổ phiếu nắm giữ
	Tỷ lệ nắm giữ(%)

	1
	Công ty Thương mại Kỹ thuật & Đầu tư (PETEC)
	604.920
	15,12

	2
	Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM (Saigon Petro)
	284.050
	7,10


2.2. Cổ đông nước ngoài 

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông nước ngoài:
	STT
	Cô caáu
	Số lượng cổ phiếu
	Tỷ lệ (%)

	1
	Trong Công ty
	-
	-

	2
	Ngoài Công ty
	34.132
	0,96

	
	a. Cá nhân

b. Tổ chức
	11.412

22.720
	0,32

0,64


Trên đây là một số nét về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phấn Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức năm tài chính 2007.
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